                                           Tuần 9                                 
Ngày soạn : ……………………
Ngày giảng: ……………………
To¸n(TiÕt 42)

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
I. Mục tiêu
1.KT: Giúp HS:

   - Ôn tập bảng đơn vị khối lượng, quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng liền kề, quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng thông dụng.

   - Biết cách viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân dạng đơn giản.

2.KN: Chuyển đổi đơn vị đo

3.TĐ: Cẩn thận trong quá trình chuyển đổi đơn vị đo.
II. Đồ dùng dạy học 

1.GV:- Bảng phụ viết sẵn bảng đơn vị đo khối lượng để trống phần ghi tên các đơn vị đo và phần viết quan hệ đơn vị đo liền kề.

   - Một số tờ giấy khổ tovà bút dạ .

2.HS: VBT, Sgk

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 

A.ổn định tổ chức: Hát(1p)

B.Kiểm tra bài cũ:(5p) 
  - KT về bảng đơn vị đo khối lượng:

 + GV yêu cầu HS kể tên các đơn vị đo khối lượng theo thứ tự từ bé đến lớn.

 + Gọi 1 HS lên bảng viết các đơn vị đo khối lượng vào bảng phụ kẻ sẵn.

- 1 HS kể trước lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ sung.

- HS viết hoàn thành bảng. 2 HS đọc lại bảng khi đã hoàn thành.
 C. Bài mới 
	            Hoạt động của GV
	TG
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài : Thông qua bài cũ , GV nêu mục đích, yêu cầu bài .

2. Nội dung bài : 
a)HD ôn mối quan hệ các đơn vị đo liền kề và quan hệ giữa các đơn vị đo thông dụng. 
	1
6
	- Hát
- HS nghe.

	+ GV nêu bài toán 1 SGK

- Nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo khối lượng liền kề. 


	
	- HS nêu:

+ Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền nó.

+ Mỗi đơn vị đo khối lượng bằng
[image: image1.wmf]10
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(0,1) đơn vị lớn hơn tiếp liền nó.

	- Nêu mối quan hệ giữa tấn với tạ, giữa tấn với kg, giữa tạ với kg. 

- GV nêu lại kết luận.
	
	- HS nêu:

+ 1 tấn =10 tạ

+ 1 tạ =
[image: image2.wmf]10
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tÊn = 0,1 tÊn

+ 1 tÊn =1000 kg

+ 1 kg =
[image: image3.wmf]1000
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tÊn = 0,001 tÊn

+ 1 tạ = 100 kg

+ 1 kg = 
[image: image4.wmf]100

1

tạ= 0,01 tạ

- HS nhắc lại kết luận.

	b) HD viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. 
	6
	

	- GV nêu VD: Tìm số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm: 

           5 tÊn 132 kg = ....tÊn

- GV chốt cách làm đúng
 5tÊn 132kg = 5
[image: image5.wmf]1000
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tÊn = 5, 132 tÊn

   Vậy 5 tấn 132kg = 5, 132 tấn
	
	- HS thảo luận nhóm đôi để điền vào chỗ chấm.Một số HS trình bày cách làm trước lớp, HS cả lớp cùng theo dõi, nhận xét.



	3. Luyện tập – Thực hành: 
	
	

	a) Bài 1: GV YC HS đọc đề bài nêu yêu cầu.

-  GV chấm một số bài
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	- 2 HS nêu yêu cầu.1 HS lên bảng.HS cả lớp làm vào vở.

a) 4tÊn 562kg = 4
[image: image6.wmf]1000
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tÊn = 4,562 tÊn;...

- HS nhận xét bài làm của HS trên bảng, tự sửa bài của mình. 

	b) Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu

- GV viên nhắc HS chỉ làm phần a)
	6

	- 2 HS nêu

- 2-HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một phần, HS cả lớp làm vào vở.

+ 2kg 50g=2
[image: image7.wmf]1000
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kg = 2,05 kg;....

-HS cả lớp chữa bài trên bảng, tự điều chỉnh bài của mình.

-1 HS nhắc lại yêu cầu bài & cách làm.

	c)Bài 3:Tổ chức tương tự như bài 2.

- GV chấm một số bài.
- GV chữa bài và cho điểm bài trên bảng.
	8

	                Bài giải

Lượng thịt để nuôi 6 con sư tử trong 1 ngày là: 9 x 6 = 54 (kg)

Lượng thịt để nuôi 6 con sư tử trong 30 ngày là: 54 x 30 = 1620 (kg)

                    1620 kg = 1,62 tÊn

Đáp số: 1,62 tấn

	D. Củng cố, dặn dò(2p)
- Cho học sinh nêu nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS hoàn thành nốt bài tập ở nhà. 


IV.Rút kinh nghiệm

                  ………………………………………………………………………………………….
   ………………………………………………………………………………………….  
___________________________________
CHÍNH TẢ  ( NGHE- VIẾT) (T8)
KÌ DIỆU RỪNG XANH
I. Mục tiêu: 

  1. Kiến thức: 


- Nghe - viết đúng một đoạn của bài “Kì diệu rừng xanh”. Trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.

  2. Kĩ năng:  


- Tìm được các tiếng chứa yê, ya trong đoạn văn( BT1), Tìm được các tiếng có vần uyên thích hợp để điền vào chỗ trống.(BT3)

  3. Thái độ:  Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực. 

II. Đồ dùng: 

 GV: Giấy ghi nội dung bài 3

  HS: nháp, SGK

III. Các hoạt động dạy học:

  A. Ổn định tổ chức:                                      1’

  B. Kiểm tra bài cũ:                                       5’

- Giáo viên đọc cho học sinh viết những tiếng chứa nguyên âm đôi iê, ia có trong các thành ngữ sau để kiểm tra cách đánh dấu thanh. 

+ Sớm thăm tối viếng. 

+ Trọng nghĩa khinh tài .

+ Ở hiền gặp lành.

Giáo viên nhận xét, ghi điểm
	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	C. Bài mới: 
	
	

	  1. Giới thiệu bài:
	1’
	

	  2. HDHS nghe - viết
	15’
	

	- Giáo viên đọc 1 lần đoạn văn viết chính tả. 
	
	- Học sinh lắng nghe 

	- Giáo viên nêu một số từ ngữ dễ viết sai trong đoạn văn: mải miết, gọn ghẽ, len lách, bãi cây khộp, dụi mắt, giẫm, hệt, con vượn. 
	
	- Học sinh viết bảng con 

- Học sinh đọc đồng thanh 



	- Giáo viên nhắc tư thế ngồi viết cho học sinh. 
	
	

	- Giáo viên đọc từng câu hoặc từng bộ phận trong câu cho HS viết. 
	
	- Học sinh viết bài 

	- Giáo viên đọc lại cho HS dò bài.
	
	- Từng cặp học sinh đổi tập soát lỗi

	- Giáo viên chấm vở 
	
	

	 3. HDSH làm bài tập
	10’
	

	 Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài 2
	
	- 1 học sinh đọc yêu cầu 

	
	
	- Lớp đọc thầm 

	- Yêu cầu Học sinh gạch chân các tiếng có chứa yê, ya
	
	- Học sinh gạch chân các tiếng có chứa yê, ya: 

+  khuya, truyền thuyết, xuyên , yên.

	
	
	- Học sinh chữa bài 

	- Giáo viên nhận xét 
	
	- Lớp nhận xét 

	 Bài 3: Yêu cầu HS đọc bài 3
	
	- 1 học sinh đọc đề 

	- Yêu cầu HS thảo luận
	
	- Học sinh làm bài theo nhóm 

- Học sinh chữa bài

* Đáp án: Các tiếng lần lượt cần điền là: thuyền, khuyên

	- Giáo viên nhận xét 

Bài 4: Yêu cầu HS đọc bài 3
- Cho HS làm bài.
- GV nhận xét, chốt lại.
- Qua 3 bài tập yêu cầu học sinh nêu cách đánh dấu thanh ở các tiếng có chứa yê và ya

- Chốt lại câu trả lời của học sinh
	
	- Lớp nhận xét - 1 HS đọc bài thơ

- 1 học sinh đọc yêu cầu

- HS dùng viết chì viết tên loài chim dưới mỗi tranh.

-  HS trình bày kết quả:

+Tranh 1: con yểng.

+Tranh 2: con  hải yến

+Tranh 3: chim đỗ quyên 
( chim quốc)

- học sinh nêu cách đánh dấu thanh ở các tiếng có chứa yê và ya


D. Củng cố, dặn dò:                                     1-2’

- Giáo viên củng cố bài, nhận xét giờ học

- Dặn học sinh ghi nhớ hiện tượng chính tả đã luyện

*.Rút kinh nghiệm

                  ………………………………………………………………………………………….
                                ………………………………………………………………………………………….    

___________________________________
Luyện từ và câu (Tiết17)
                       Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
I. Mục đích, yêu cầu
1.KT:- Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ về thiên nhiên

         - Nắm được 1 số từ ngữ thể hiện sự so sánh, nhân hoá bầu trời. Viết được đoạn văn tả cảnh đẹp quê hương hoặc nơi em ở.

2.KN: Dùng đúng từ trong nói - viết 

3.TĐ: Bồi dưỡng cho HS thói quen dùng từ đúng, nói và viết thành câu. 

II. Đồ dùng dạy học
1.GV: Một số tờ phiếu khổ to.  

2.HS:  VBT Tiếng Việt 5, tập 1.  

III. Hoạt động dạy học chủ yếu

A.ổn định tổ chức: Hát(1p)

B.Kiểm tra bài cũ:(5p) 
  - 2 HS lên bảng đặt câu để phân biệt các nghĩa của 1 từ nhiều nghĩa mà em biết.

 - Yêu cầu HS dưới lớp nêu nghĩa của các từ : chín , đường , vạt , xuân của tiết  Luyện từ và câu trước.
C. Bài mới
	                Hoạt động của thầy
	TG
	               Hoạt động của trò

	1. Giới thiệu bài:

2. Hướng dẫn HS làm BT:

 a) Bài tập 1:

 - Yêu cầu HS đọc mẩu chuyện vui Bầu trời mùa thu.

 b) Bài tập 2:

 - Cho HS làm bài theo nhóm 4.

 - Gọi nhóm làm vào giấy dàn bài lên bảng, đọc bài.

 - GV nhận xét, KL từ ngữ đúng:

   + Những từ ngữ thể hiện sự so sánh:

   + Những từ ngữ thể hiện sự nhân hoá:

   + Những từ ngữ khác tả bầu trời:

c)Bài tập 3:

 - Nêu yêu cầu BT.

 - Yêu cầu HS tự làm bài.

 - Gọi 2 HS dán bài, đọc đoạn văn.

 - Gọi HS dưới lớp đọc đoạn văn của mình.

  GV nhận xét, cho điểm. 
	1

8

15

8
	- HS mở SGK- tr 87.

- 2 HS đọc nối tiếp từng đoạn( 2 lượt))

- Các nhóm thảo luận, 1 nhóm làm vào giấy khổ to, các nhóm khác làm vào VBT( Bài 2 - tr 58). 

- Đáp án:

+ Xanh như mặt nước mệt mỏi trong ao.

+ Mệt mỏi... cơn mưa/ dịu dàng/ buồn bã/ trầm ngâm... sơn ca/ cúi xuống... ở nơi nào.

+ Rất nóng... ngọn lửa/ xanh biếc/ cao hơn.

- HS nêu.

- 2 HS làm vào giấy khổ to, lớp làm vào VBT.

- 3- 5 HS đọc.




D. Củng cố, dặn dò:( 3p)
 - Nhận xét tiết học.

 - Về nhà hoàn thành đoạn văn.

 - Chuẩn bị giờ sau. 

*.Rút kinh nghiệm

                  ………………………………………………………………………………………….
                                ………………………………………………………………………………………….    

___________________________________

Chiều                                              
 Thực hành tiếng việt 

Tiết 1 – tuần 7
I. Mục tiêu
- KT: Rèn đọc hiểu bài văn “Tôi đã trở về trên núi cao”
         Củng cố khái niệm từ nhiều nghĩa cho HS

- KN: HS phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa. HS có kĩ năng đọc hiểu, đọc diễn cảm

          Dựa vào bài văn kể lại câu chuyên theo lời kể của mình.

- TĐ: Bồi dưỡng thêm tình yêu thiên nhiên đất nước cho HS.

II. Chuẩn bị: 

- HS: Vở thực hành Tiếng Việt

- GV: Đáp án nội dung các câu hỏi chép bảng phụ
 III. Hoạt động dạy và học:
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	A.Ổn định:  

B. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi HS nhắc lại khái niệm từ nhiều nghĩa
- GV nhận xét đánh giá điểm và nhận xét ý thức học tập của HS
C. Bài mới

- Hướng dẫn HS làm bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV chấm bài làm của HS ở vở.
- Chữa chung một số lỗi mà HS mắc phải.

Bài 1:

 * Yêu cầu HS đọc diễn cảm bài văn

Bài 2: 

- GV ®ặt câu hái cho YC HS suy nghĩ, làm bài vào vở thực hành bài:  Tôi đã trở về trên nói cao
- GV ®ặt câu hái cho HS trả lời câu hỏi trước lớp. Chọn đáp án đúng – giải thích:
- Y/c hs tự đọc thầm và chọn câu trả lời đúng. Chữa bài.

Đáp án:  a-2;
	1’

4’

6’

25’


	- Hát

- 3 HS nhắc lại KN từ nhiều nghĩa

- 3 HS  đọc thành tiếng trước lớp, cả lớp đọc thầm.
- Nhận xét giọng đọc, tốc độ đọc của bạn.
- HS đọc thầm bài văn, tự làm bài tập.

- Vài em nêu kết quả.

- Nhận xét, chữa bài




D. Củng cố, dặn dò: (4’)
- Nhận xét giờ học

- HS nhắc lại bài, về nhà ôn lại bài.

IV. Rút kinh nghiệm
                 …………………………………………………………………………………………………..

                         ………………………………………………………………………………………………….

________________________________________
Thực hành toán
                                          Tiết 1 – tuần 7      
I.  Mục tiêu
1.KT:  Giúp HS :

  - Ôn về bảng đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lượng, mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, khối lượng liền kề và quan hệ giữa các đơn vị thông dụng.

  - Luyện cách viết số đo dộ dài, đơn vị đo khối lượng dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.
2KN: Chuyển đổi đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

3.TĐ: Chuyển đổi cẩn thận các đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lượng dưới dạng STP.
II. Đồ dùng dạy học
1.GV:Sẵn nội dung bài tập 1, 2, 3 để HS điền.
2.HS: Sgk
III.Các hoạt động day học chủ yếu
 A. ổn định tổ chức(1’).  Hát

B. Bài cũ (5p) 
  - Gọi HS viết, đọc số thập phân: năm phẩy tám

  - Cho 1 HS làm bài tập 2 VBT. GV chấm bài ở VBT của HS 

C.Bài mới
	Hoạt động của thầy
	TG
	                   Hoạt động của trò

	1.GTB. Ghi đầu bài

2.Hoạt động

Bài 1
- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS nêu lại bảng đơn vị đo độ dài và bảng đơn vị đo khối lượng 
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài tâp

- HD HS cả lớp chữa bài.

- GVnhận xét chung.  
Bài 2

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS nêu cách tìm các STP thích hợp điền vào chỗ gạch còn trống trên tia số

- Gọi 1 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào Vở TH Toán

- HD HS chữa bài.

Bài 3
- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Gọi HS đọc bài toán. GV HD thêm:
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

+ Đây là loại toán nào?
- Gọi HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào Vở TH Toán


	1’

12’

10’

10’
	-1 HS nêu yêu cầu.

- Vài HS nêu 
- Giải thích cách tìm: dùng cách đếm chữ số tương ứng với đơn vị đo...
*Kết quả: 
3km 8m = 3,008 km     3tạ 6yến= 3,6 tạ

32dm =  3,2 m               5kg = 0,05 tạ

5,6 m = 560cm        0,002 tấn = 0,2 yến

- 1 HS nêu yêu cầu.

- 2 HS nêu cách tìm các STP thích hợp điền vào chỗ gạch còn trống trên tia số

- 1 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào Vở TH Toán

- HS chữa bài, NX bổ sung.

*Đáp án: 
VD: a)3m16 = 3,16m
        b)5 tấn 6 yến = 5,06 tấn  .....

-1 HS nêu yêu cầu.

- 1 HS nêu: ... Bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số .....
-1 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào Vở TH Toán

              Bài giải:
     *Đổi: 0,48km = 480 m

Nửa chu vi vườn cây HCN là:  
       480 : 2 = 240 (m)

Tổng số phần bằng nhau là: 

      3 + 5 = 8 (phần)

Chiều rộng vườn cây HCN là: 

      240 : 8 x 3 = 90 (m)

Chiều dài vườn cây HCN là: 

     240 – 90 = 150 (m)

Diện tích vườn cây HCN là: 

     150 x 90 = 13500 (m2) = 1,35 ha
      Đáp số: 13500 m2 

                   1,35 ha


D.Củng cố, dặn dò (1p)

- Nêu nội dung ôn tập. 

- GV nhận xét giờ học.
Ôn toán

Ôn tập về đổi các số đo độ dài, khối lượng dưới dạng sTP
I. Mục tiêu: Củng cố cho HS về:

- viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

- viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

II. Đồ dùng: Vở thực hành, bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học.

  1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu học sinh nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo độ dài liền kề nhau và mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thường dùng

- Yêu cầu học sinh nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo khối lượng liền kề nhau và mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng thường dùng

- Yêu cầu học sinh nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo diện tích liền kề nhau và mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích thường dùng

  2. Hướng dẫn luyện tập

 Bài 1:  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

- HS đọc yêu cầu. 

- Tự làm bài vào vở

- 3 HS lên bảng làm 

 Kết quả:

a. 23m 56cm = 23,56m = 235,6 dm

b.  3dm 5cm  = 3,5 dm  =  0,35m

c. 4 dm 3mm = 4,03 dm = 40,3 cm

Bài 2:  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

- HS đọc yêu cầu. 

- Tự làm bài vào vở

- 3 HS lên bảng làm 

Kết quả:

a. 67 tấn 520kg = 67, 520 tấn = 675,20 tạ

b.  562kg = 0,562 tấn = 5, 62 tạ

c.  2 tấn 65 kg = 2,065 tấn = 20, 65 tạ

Bài 2:  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

- HS đọc yêu cầu. 

- Tự làm bài vào vở

- 3 HS lên bảng làm 

Kết quả:

 a. 63cm = 0,63m                                                 
 b. 2m 3cm = 2,03m                                            
 c. 345m = 0,345 km                                              
 3. Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học. Về xem lại bài

*RKN:             

                  ………………………………………………………………………………………….
                                ………………………………………………………………………………………….  
Ngày soạn : ……………………
Ngày giảng: ……………………
Toán (Tiết43)
Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
I. Mục đích yêu cầu
1.KT:Gióp HS :

    - Củng cố về bảng đơn vị đo diện tích; quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích thông dụng.  

    - Biết cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân(dạng đơn giản).
2.KN: Chuyển đổi đơn vị đo

3.TĐ: GD… cẩn thận trong chuyển đổi đơn vị đo
II. Đồ dùng dạy học 
 1.GV: Bảng đơn vị đo diện tích.
2.HS: Sgk
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
 A.ổn định tổ chức: Hát(1p)

B.Kiểm tra bài cũ:(5p) 
    - Bài 1VBT- trang 52

    - 2 Hs lên bảng,cả lớp kiểm tra bài tập trong nhóm đôi. 

C. Bài mới 
	                 Hoạt động của thầy
	TG
	       Hoạt động của trò

	1. Giới thiệu bài : Trong tiết học này … ôn về bảng đơn vị đo diện tích , quan hệ giữa các đơn vị đo thông dụng và học cách viết các số đo diện tich dưới dạng số thập phân.
	2’’
	- HS nghe

	2. Ôn tập về bảng đơn vị đo diện tích 

a) Cho HS điền vào bảng đơn vị đo diện tích kẻ sẵn tên đơn vị đo .

b) Mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích liền kề. 

 ? Mối quan hệ giữa hai đơn vị đo diện tích liền kề.

c)Mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích thông dụng.
	7’
	- HS nối tiếp điền, cả lớp nhận xét, bổ sung.

     Lớn hơn m2

m2

    Nhỏ hơn m2

km2

hm2

dam2
dm2

cm2

mm2

- Mỗi đơn vị…gấp 100 lần đơn vị đo bé tiếp liền kề nó.             mỗi…bằng  
[image: image8.wmf]1

100

 (0,01)đơn vị lớn  tiếp liền kề nó.

1km2 = 1 000 000 m2
1ha  = 10 000 m2
1km2 = 100 ha

1ha   =
[image: image9.wmf]1

100

 km2 = 0,01 km2

                   

	3. HD viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân.
	7’
	

	a)GV nêu VD: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 3m2 5 dm2 = ...m2
- Cho HS thảo luận để tìm số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm.
b) VD 2  ( tương tự VD 1).
	
	- HS trao đổi cặp thống nhất cách làm:

3m25 dm2= 3
[image: image10.wmf]100

5

m2 = 3,05 m2
Vậy 3m25 dm2 = 3,05 m2
- HS thảo luận tìm cách làm:

42dm2 = 
[image: image11.wmf]100

42

m2 = 0,42 m2              vậy 42 dm2 = 0,42m2
- HS có thể nêu nhiều cách

	
	
	

	4. Luyện tập- thực hành:
*Bài 1: 
- GV yêu cầu HS nêu yêu cầu bài

- Cho HS tự làm bài

- GV gọi HS chữa bài trên bảng lớp, giải thích cách làm.

- GV HD mẫu:
	6’

	- HS cả lớp đọc thầm, 2 HS nêu trước lớp cách làm.

- 1 HS lên bảng, lớp làm vào vở.

- 4 HS nối tiếp nêu nhận xét & giải thích cách làm.



	a.   56 dm2 = 
[image: image12.wmf]100

56

m2 = 0,56 m2

-Sửa sai cho HS, nhận xét cho điểm.
	
	- 2HS chữa bài trên bảng lớp, giải thích cách làm.

a.   56 dm2 = 
[image: image13.wmf]100

56

m2 = 0,56 m2

b. 17 dm2 23 cm2 = 17   23  dm2= 17,23 dm2

                                                      100

c. 23 cm2=
[image: image14.wmf]23

100

     dm2= 0,23 dm2
d. 2 cm2 5 mm2 = 2
[image: image15.wmf]5

100

  cm2 =2,05 cm2

                                                   

	* Bài 2: 

- GV yêu cầu HS đọc đề rồi tự làm. 

  2 HS lên bảng.

-Yc HS chữa bài của bạn trên bảng, sau đó nêu rõ cách làm của mình. 

- GV HD mẫu:
a. 1654 m2 = 
[image: image16.wmf]10000

1654

ha = 0,1654 ha

                         
	6’
	- HS làm việc cá nhân.2 HS lên bảng.

- HS chữa bài của bạn trên bảng, sau đó nêu rõ cách làm của mình. 

* Bài 2: 

- GV yêu cầu HS đọc đề rồi tự làm. 

  2 HS lên bảng.

-Yc HS chữa bài của bạn trên bảng, sau đó nêu rõ cách làm của mình. 

a. 1654 m2 = 
[image: image17.wmf]10000

1654

ha = 0,1654 ha

  b. 5 000 m2= 
[image: image18.wmf]5000

10000

ha = 0,5 ha

 c. 1ha = 
[image: image19.wmf]1

100

    km2= 0,01 km2

	 
	
	d. 15ha= 
[image: image20.wmf]15

100

   km2= 0,15 km2

	D. Củng cố dặn dò:( 2p)

 - Cho học sinh nêu cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.  

 - Về nhà ôn bài hoàn thành bài.

 - HS nêu


IV.Rút kinh nghiệm

                  ………………………………………………………………………………………….
                                ………………………………………………………………………………………….  
___________________________________
Kể chuyện(Tiết 9)
           Kể chuyện đã nghe đã đọc 
I.Mục tiêu
 1.Rèn luỵên kỹ năng nói:

   - HS tìm được câu chuyện đã nghe đã đọc đúng với yêu cầu của đề bài.

   - Kể tự nhiên, chân thực .

 2.Rèn luyện kỹ năng nghe: Chăm chú nghe bạn kể, biết nêu câu hỏi và nhận xét về lời kể của bạn.

II. Đồ dùng dạy và học:
1. GV: Nhắc nhở HS chuẩn bị cho tiết học.

2. HS: Mỗi HS chuẩn bị một câu chuyện đã nghe đã đọc, nhớ lại câu chuyên và tập kể trước ở nhà.

III. các hoạt động dạy học
B.Kiểm tra bài cũ(5p)
 - Cho HS kể lại câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc ca ngợi hoà bình, chống chiến tranh.

C.Bài mới
	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	1. Giới thiệu bài : GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học .

2. Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài.                                                                     

- Cho 1 HS đọc đề bài. Cả lớp theo dõi SGK.

- GV cho HS gạch chân những từ ngữ quan trọng trong 2 đề lựa chọn.

- GV cho HS đọc gợi ý đề 1và đề 2 trong SGK.

- HS lập dàn ý câu truyện định kể. 

- GV kiểm và khen ngợi những HS có dàn ý tốt. 

3. Thực hành kể chuyện
	1’

11’
	-Kể lại một câu chuyện em đã chứng kiến, hoặc một việc em đã làm thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước.

-Nói về một nước mà em biết qua truyền hình, phim ảnh….

	a) Kể trong cặp

- Cho HS kể chuyện theo cặp.

- GV đến từng nhóm giúp đỡ, hướng dẫn các em.

b) Thi kể trước lớp

- Mời 1 HS giỏi kể mẫu câu chuyện của mình.

- Cả lớp và GV nhận xét.

- Các nhóm cử đại diện lên thi kể. Mỗi HS kể xong, GV và các HS khác đặt câu hỏi cho người kể để tìm hiểu về nội dung, chi tiết, ý nghĩa của câu chuyện.

(GV ghi bảng tên những HS đã tham gia thi kể chuyện).

- Cả lớp và GV nhận xét sau khi mỗi HS kể:

+ Nội dung câu chuyện có hay không?

+ Cách kể: giọng điệu, cử chỉ.

-  Cả lớp và GV bình chọn:

+ Bạn có câu chuyện thú vị nhất.

+ Bạn đặt câu hỏi hay nhất tiết học.
	10’

10’
	-HS kể mẫu câu chuyện.

-Đại diện các nhóm lên thi kể, khi kể xong thì trả lời câu hỏi của GV và của bạn.

- Cả lớp bình chọn theo sự hướng dẫn của GV.




D. Củng cố, dặn dò:(2p)
 - Nhận xét tiết học. 

 - Chuẩn bị giờ sau. Chuyện Người đi săn và con trai.  
IV.Rút kinh nghiệm

                  ………………………………………………………………………………………….
     ………………………………………………………………………………………….  
___________________________________

Tập đọc  (Tiết18)
                                                Đất Cà Mau    
(GDMTBĐ: mức độ tích hợp liên hệ)
I. Mục đích yêu cầu 

1.KT:- Biết đọc đúng các tiếng sớm nắng chiều mưa,san sát,lưu truyền.

Đọc trôi chảy,nhẫn giọng ở các từ gợi tả , gợi cảm làm nổi bật sự khắc nghiệt của thiên nhiên ở Cà Mau và tính cách kiên cường của người Cà Mau. Đọc diễn cảm toàn bài.

        - Hiểu nội dung của bài: Thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc lên tính cách của con người Cà Mau. 
2.KN: - Đọc, Hiểu: TN Cà Mau góp phần hun đúc lên tính cách của con người Cà Mau. 
3.TĐ: - Yêu mảnh đất Cà Mau có nhiều điều thú vị khác thường. 
          - HS hiểu thêm về sinh thái của vùng Cà Mau- cực Nam của Tổ quốc.
II. Đồ dùng dạy học: 

 *Tranh minh hoạ bài đọc SGK tr.80     

 *Bảng phụ viết sẵn đoạn 2.

 * Bản đồ địa lí Việt Nam 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
A.ổn định tổ chức: Hát(1p)

B.Kiểm tra bài cũ:(5p) 

 *2 HS  nối tiếp đọc, nêu nội dung từng đoạn bài Cái gì quý nhất  
   + Theo em vì sao người lao động là quý nhất ? 
*Gv NX  
C. Dạy bài mới



	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của  trò

	1. Giới thiệu bài : Quan sát tranh và trả lời câu hỏi : Tranh vẽ khung cảnh ở đâu? Em thấy cảnh nơi đây như thế nào? 

- Cho HS lên chỉ địa danh Cà Mau trên bản đồ địa lí Việt Nam.
	2
	- HS quan sát tranh trả lời câu hỏi

- 1 HS lên chỉ , nêu vị trí địa lí.

	- GV nêu mục đích , yêu cầu bài học. 
	
	

	2. Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài: 
	
	

	a) Luyện đọc
- Bài chia …đoạn .

- Yêu cầu HS đọc tiếp nối từng đoạn .Sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho HS.

->Gvnx

- Kết hợp giải nghĩa các từ được chú giải. Có thể giải thích thêm một số từ HS chưa hiểu.

->Cặp nx
	7
	+ 1Hs khá đọc.

+ Đọc tiếp nối

- Lần 1: Từng tốp HS nối nhau đọc. + HS 1: Cà Mau là đất...nổi cơn dông.

   + HS 2: Cà Mau đất xốp...thân cây đước.
   + HS 3: Sống trên cái đất... của Tổ quốc. 

- Lần 2: 1 Hs đọc từ chú giải

- Lần 3: + Đọc cặp

              + 1 HS đọc toàn bài.

	- GV đọc diễn cảm(giọng to vừa đủ nghe, chậm rãi, thể hiện sự tự hào, khâm phục). 
	
	- HS nghe

	b)Tìm hiểu bài ,  luyện đọc D/c:
	25
	

	- Hãy đọc thầm bài và cho biết mỗi đoạn văn tác giả miêu tả sự vật gì? 

Đoạn 1 :Hs đọc thầm và trả lời câu hỏi:
+ Mưa ở Cà Mau có gì khác thường?

+ Cơn mưa hối hả là cơn mưa như thế nào?

+ Em hãy đặt tên cho đoạn văn này.

  ->GV chốt ý kiến đúng.
*HD đọc diễn cảm

 - Để diễn tả được đặc điểm của cơn mưa ở Cà Mau ta nên đọc đoạn văn này ntn ?
 - Gv: Đọc mẫu

 - Gv nx cho điểm.

 Đoạn 2 (tiến hành tương tự §1)

+ Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao ?

  - Qs hình 2 SGK - 90
 + Người Cà Mau dựng nhà cửa ntn ?

+ Hãy đặt tên cho đoạn 2.

*HD: Đọc diễn cảm

 -Với thời tiết khắc nghiệt, để thể hiện sức sống mãnh liệt của cây cối ở Cà Mau. Khi đọc đoạn…nhấn mạnh những từ ngữ : đất  nẻ chân chim, rạn nứt, phập phều, lắm gió, cơn thịnh nộ, quây quần, chòm, rặng , rễ, san sát, hằng hà sa số   

Đoạn 3
 -Người dân Cà Mau có tính cách ntn?
+ Hiểu: “ Sấu cản mũi thuyền”                                         “Hổ rình xem hát”

+ Đặt tên cho đoạn 3

* HD đọc diễn cảm

- Qua bài văn em cảm nhận được gì về thiên nhiên và con người Cà Mau ?
-  Qua bài văn em  cho hiểu thêm gì về sinh thái của vùng Cà Mau- cực Nam của Tổ quốc?
- Cho HS xem tranh, ảnh chhụp cảnh chợ nổi trên sông, sông rạch và rừng đước của vùng đất Cà Mau.
- GV ghi nội dung chính lên bảng.
	
	-HS đọc thầm & tìm ý:

+Đoạn 1: Miêu tả mưa ở Cà Mau

+Đoạn 2: Miêu tả cây cối , nhà cửa ở Cà Mau.

+Đoạn 3:Con người ở Cà Mau

HS nối tiếp trả lời.

- ... là mưa dông rất đột ngột, rất dữ dội, khó tránh, chóng tạnh.

- Là cơn mưa rất nhanh, ào đến như con người hối hả làm một việc gì đó khi sợ muộn giờ.

+ Mưa Cà Mau.

- Giọng nhanh , gấp gáp , nhấn giọng những từ chỉ sự khác thường của cơn mưa (mưa dông, sớm nắng chiều mưa , nắng , đổ ngay xuống đó, hối hả, phũ, tạnh hẳn, cơn dông).

- Hs nghe

- Hs đọc cặp

- Hs đọc cá nhân - > Lớp Nx.

- Cây mọc thành chòm, thành rặng , rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt.

 - Nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh , dưới những hàng đước xanh rì, từ nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước .

 + Cây cối và nhà cửa ở Cà Mau.

- Hs đọc

- Người dân Cà Mau thông minh giàu nghị lực, có tinh thần thượng võ, thích kể và thích nghe những chuyện kì lạ về sức mạnh và trí thông minh của con người.

* Sấu …cá sấu rất nhiều ở dưới sông.

* Hổ …trên cạn hổ lúc nào cũng rình rập. Nói như vậy để thấy được thiên nhiên ở đây rất khắc nghiệt.

+ Tính cách người Cà Mau.

- Thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc tính cách con người Cà Mau.

- Qua bài văn em còn cho hiểu thêm  về sinh thái của vùng Cà Mau- cực Nam của Tổ quốc: ở nơi đây có biển có rừng cây đướcbao bọc quanh bãi biển, … rất thú vị


	*  HD đọc diễn cảm toàn bài.

- GV cho điểm.
	
	- 2 HS đọc diễn cảm toàn bài, lớp Nx.

	D.Củng cố, dặn dò(3p)

 - Nêu lại nội dung của bài: 1hs nêu.

 - Liên hệ: yêu quý mảnh đất mũi đất cà mau; nói về thiên nhiên và con người điạ phương….
 - GV nhận xét tiết học , khen ngợi những HS tốt , về nhà luyện đọc thuộc lòng các bài theo yêu cầu.    

- HS ghi nhớ


  *RKN:      ………………………………………………………………………………………….
                                ………………………………………………………………………………………….  
___________________________________
Khoa học  (Tiết 17)
Thái độ với người bị nhiễm HIV/AIDS                                    
I. Mục tiêu 
1.KT:  Giúp HS:  

  - Xác định được những hành vi thông thường không lây nhiễm HIV

  - Không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV và gia đình của họ.
2.KN: Biết thể hiện: Không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV và gia đình của họ.
3.TĐ: Luôn vận động, tuyên truyền mọi người không xa lánh; phân biệt đối xử với những người bị nhiễm HIV& gia đình của họ.

II. Giáo dục kĩ năng sống: 

- KN xác định giá trị bản thân, tự tin và có ứng xử giao tiếpphù hợp với người bị nhiễm HIV/AIDS.

- KN thể hiện cảm thông chia sẻ, tránh phân biệt kì thịvới người nhiễm HIV.
III. Đồ dùng dạy -  học


1.GV:- Hình minh hoạ tr. 36, 37- SGK

          - Một số tình huống ghi sẵn vào giấy.
2.HS: Sgk
 IV. Các hoạt động dạy học chủ yếu 

A.ổn định tổ chức: Hát(1p)

B.Kiểm tra bài cũ:(5p)
- Gọi   HS lên bảng trả lời câu hỏi bài: Phòng tránh HIV/AIDS
- 3 HS trình bày.

- Lớp kiểm tra chéo VBTKH
C. Bài mới
	            Hoạt động của thầy
	TG
	              Hoạt động của trò

	1. Giới thiệu bài

2. Hoạt động

a) HĐ 1: HIV/AIDS không lây nhiễm qua một số tiếp xúc thông thường.
 - Những hoạt động tiếp xúc nào không có khả năng lây nhiễm HIV/AIDS?

- GV ghi nhanh ýkiến đúng của HS lên bảng.

- GV khen ngợi nhóm có tinh thần học hỏi, chăm đọc sách.

- GV kết luận: Những hoạt động tiếp xúc thông thường không có khả năng lây nhiễm HIV.
	1’

10’


	- HS làm việc theo cặp dựa vào hiểu biết bản thân và nội dung SGK để trả lời các câu hỏi, sau đó phát biểu.    

+ Bơi ở bể bơi công cộng.

+ Ôm, hôn má.

+ Bắt tay.

+ Bị muỗi đốt.
+ Ngồi học cùng bàn.

+..........

	b)HĐ 2:Không nên xa lánh, phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV và gia đình của họ.

- Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm như sau:      

+ Quan sát hình 2,3 tr.36,37 SGK, đọc lời thoại của các nhân vật & trả lời câu hỏi:Nếu các bạn đó là người quen của em, em sẽ đối xử với các bạn ấy như thế nào? Vì sao?

+ Gọi HS trình bày.

+ Nhận xét, khen ngợi HS thông minh, có thái độ tốt.

- Qua ý kiến của các bạn, em rút ra điều gì?

- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả trước lớp

- GV tổng kết. Không nên xa lánh, phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV và gia đình của họ….
	8’
	- HS hoạt động nhóm

- 3 đến 5 HS trình bày ý kiến của mình, HS khác nhận xét.

(Vẫn chơi với họ. Họ có quyền được vui chơi, có bạn bè,...)

- HS nêu, bàn bạc, thống nhất (Trẻ em dù có bị nhiễm HIV thì vẫn  có quyền trẻ em. Họ rất cần được sống trong yêu  thương, sự san sẻ của mọi người).

	c) HĐ 3 : Bày tỏ thái độ ý kiến. 
	10’
	

	- Cho HS hoạt động theo nhóm như sau:

+ Phát phiếu ghi tình huống cho mỗi nhóm.

+ Yêu cầu HS các nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi: Nếu mình ở trong tình huống đó , em sẽ làm gì?  
 *Tình huống1: Một bạn lớp em bị nhiễm HIV; em sẽ làm gì?

 *Tình huống 2: Em đang chơi cùng các bạn, Nam chạy đến xin chơi cùng, Nam bị nhiễm HIV từ mẹ, em sẽ làm gì khi đó?

 *Tình huống 3: Em đang chơi cùng các bạn, cô Lan đi chợ về, cô cho mỗi đứa một quả ổi nhưng ai cũng rụt rè không lấy…, em sẽ làm gì khi đó?
	
	- HS đại diện các nhóm trình bày.Các nhóm cùng phát biểu nếu có cách xử lí khác.  

- vẫn chơi với bạn ấy như các bạn khác không e dè, không phân biệt đối xử…..

- cho bạn chơi cùng

- cầm ổi cô Lan cho và cảm ơn cô, nói với các bạn là hãy cầm ổi cô cho đi, các bạn xem mình ăn ổi này, ngon quá. Sau khi cô Lan đi rồi thì giải thích với các bạn là HIV không lay nhiễm qua tiếp xúc thông thường.

	 * Tình huống 4: Nam kể với em và các bạn rằng mẹ bạn ấy từ ngày biết mình bị nhiễm HIV rất buồn chán, không làm việc cũng chẳng thiết ăn uống. Khi đó em sẽ làm gì?
	
	- an ủi bạn Nam và đến nhà an ủi mẹ Nam.

	D. Củng cố dặn dò: (2p)
- Nhắc lại kiến thức cần nhớ trong bài.

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm HS tích cực học tập , Dặn HS về nhà học thuộc mục: Bạn cần biết.
-2 HS nhắc lại.  HS nghe, ghi nhớ.


IV.Rút kinh nghiệm

                  ………………………………………………………………………………………….
                                ………………………………………………………………………………………….  
___________________________________  
Ngày soạn : ……………………
Ngày giảng: ……………………                                               
Toán (Tiết 44)
Luyện tập chung 
I. Mục tiêu 

1.KT:  Giúp HS củng cố về:

- Viết các số đo độ dài, khối lượng, số đo diện tích dưới dạng số thập phân. 

- Giải bài toán có liên quan đến số đo độ dài & diện tích của một hình. 
2.KN: Giải toán có liên quan đến các đơn vị đo đã học
3.TĐ: Cẩn thận trong chuyển đổi 
II. Chuẩn bị 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
A.ổn định tổ chức: Hát(1p)

B.Kiểm tra bài cũ:(5p)
- Kiểm tra cách đổi số đo diện tích dưới dạng số thập phân.
 - 2 HS lên bảng, 

- HS cả lớp kiểm tra chéo VBTT.

- Nhận xét cho điểm
B. Bài mới
	Hoạt động  của thầy
	TG
	             Hoạt động của trò

	1. GV giới thiệu bài
	2’
	

	2. HD luyện tập 
	
	

	* Bài 1: Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập.
	8’
	-...viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân có đơn vị cho trước.

	- Cho HS làm bài.

a) 42m 34cm = 42
[image: image21.wmf]100

34

m = 42,34m

- GV nhận xét cho điểm.
	
	- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vào vở.Nhận xét bài làm của bạn trên bảng, tự sửa bài của mình

(nếu sai)

	* Bài 2:
	8’
	

	- YC 1 HS  nêu yêu cầu bài 

- Tổ chức chữa bài tương tự bài 1

a) 500g = 
[image: image22.wmf]1000

500

kg = 0,5kg (0,500kg)
	
	- 1 HS trả lời:BT yêu cầu viết các số đo khối lượng thành số đo có đơn vị là kg.

- 1 HS lên bảng làm.HS cả lớp làm vào vở.



	* Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu.

Gọi HS nêu mối quan hệ giữa km2, ha2, dm2.
 8,5ha = 8
[image: image23.wmf]10000

5000

ha = 85 000 m2
- Cách chữa bài tương tự bài 2,3.
	8’
	- 1 HS nêu yêu cầu: viết số đo diện tích dưới số đo đơn vị là m2
- 1 HS làm bảng lớp, HS cả lớp làm vào vở.

	
	
	

	D. Củng cố, dặn dò: (3p)
 -YC HS nhắc lại nội dung chính của bài.
	- 2 HS nhắc lại

	 - Nêu lại các lỗi hay sai trong bài.  
	- 2HS nêu.

	 -  Dặn HS về nhà hoàn thành nốt bài tập
	


IV.Rút kinh nghiệm

                  ………………………………………………………………………………………….
                                ………………………………………………………………………………………….  
___________________________________

Tập làm văn (Tiết 17)
Luyện tập thuyết trình, tranh luận
I. Mục tiêu  
1.KT: Giúp HS:

   - Biết cách thuyết trình, tranh luận về một vấn đề đơn giản, gần gũi với lứa tuổi HS.

   - Biết đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng cụ thể khi thuyết trình, tranh luận. 
2.KN: Tranh luận vấn đề
3.TĐ: Có thái độ bình tĩnh, tự tin, tôn trọng người khác khi tranh luận, diễn đạt lời nói ngắn gọn, rõ ràng, rành mạch.

II.Giáo dục kĩ năng sống:

 -Thể hiện sự tự tin(nêu những lí lẽ, dẫn chứng cụ thể, thuyết phục, diễn đạt gãy gọn, thái độ bình tĩnh tự tin).

 - Lắng nghe tích cực(lắng nghe, tôn trọng người cùng tranh luận).

 - Hợp tác (hợp tác luyện tập thuyết trình, tranh luận).
III. Đồ dùng dạy – học
1.GV - Bài tập 3a viết sẵn ở bảng phụ.

          - Giấy khổ to, bút dạ.
2.HS: VBT tiếng Việt 5 tập 1
IV. Các hoạt động dạy – học

A.ổn định tổ chức: Hát(1p)

B.Kiểm tra bài cũ:(5p) 

 - Kiểm tra viết đoạn mở bài, kết bài cho bài văn tả cảnh.
 - 3 HS lên bảng đọc bài, lớp nhận xét. Nhận xét cho điểm HS.
C. Dạy bài mới
	                    Hoạt động của thầy
	TG
	            Hoạt động của trò

	1. Giới thiệu bài: (GV nêu MĐ, YC của tiết học)

2. Hướng dẫn luyện tập:
	1’
	

	 * Bài tập 1:
	15’
	

	- HD HS tìm hiểu đề.

- Yêu cầu HS đọc phân vaiCái gì quý nhất?

- GV cùng HS xây dựng dàn ý chung cho bài văn bằng hệ thống câu hỏi.GV ghi nhanh câu trả lời của HS trả lời tốt.


	
	- HS đọc phân vai bài Cái gì quý nhất.

- 2 HS cùng bàn thảo luận, trả lời câu hỏi.Nối tiếp nhau trình bày.

+ Câu hỏi1: Tranh luận về vấn đề trên đời này cái gì quý nhất?

+ Câu hỏi2: Hùng cho rằng quý nhất là lúa gạo, Quý cho rằng quý nhất là vàng, Nam cho rằng quý nhất là thì giờ.  Lí lẽ mỗi bạn đưa ra đều rất sắc bén, chắc chắn.

+ Thầy giáo muốn thuyết phục 3 bạn rằng: Người lao động là quý nhất.Thầy nói rằng lúa gạo, vàng bạc, thì giờ đều rất quý nhưng chưa phải là quý nhất. Không có người lao động thì không có ai làm ra lúa gạo,vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị mà thôi. Cách nói của thầy tôn trọng người đang tranh luận và lập luận rất có tình, có lí.

	- Qua câu chuyện em thấy khi muốn tham gia tranh luận và thuyết phục người khác đồng ý với mình về một vấn đề nào đó em phải có những điều kiện gì?
	
	+ Phải hiểu biết về vấn đề.

+ Phải có ý kiến riêng.

+ Phải có dẫn chứng cụ thể.

+ Phải biết tôn trọng người tranh luận.

	* Bài tập 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu& mẫu của bài tập.

- Yêu cầu HS hoạt động trong nhóm để thực hiện yêu cầu của bài.   

- GV nhận xét, bổ sung ý kiến cho từng HS.
	9’
	- 2 HS đọc trước lớp. 

- HS hoạt động nhóm, đóng vai các bạn Hùng, Quý, Nam cùng trao đổi nêu ý kiến của mình.

- HS các nhóm lần lượt nêu ý kiến của mình. 

	* Bài tập 3:

- GV yêu cầu HS  nêu yêu cầu. Cho HS hoạt động nhóm đôi  để làm bài.

GV kết luận: Để tham gia vào cuộc tranh luận cần nói to, vừa phải, đủ nghe, thái độ ôn tồn, vui vẻ, hoà nhã, tôn trọng người nghe, người đối thoại,....
	7’
	- Làm việc theo yêu cầu của GV

Đại diện các nhóm trình bày, đi đến thống nhất câu trả lời.



	D. Củng cố, dặn dò(2p)
	

	- Nhắc lại nội dung bài
	- 2 HS nhắc lại 

	- GV nhận xét tiết học
	

	- Về nhà tập tranh luận với bạn bè, người thân về một vấn đề mình quan tâm. 


IV.Rút kinh nghiệm

                  ………………………………………………………………………………………….
                                ………………………………………………………………………………………….  
___________________________________

Đia lí (Tiết 9)
Các dân tộc, sự phân bố dân c​ư
I. Mục tiêu

1.KT:  Sau bài học, HS có thể:

 - Kể tên đ​ợc 1 số dân tộc ít ng​ời ở nư​ớc ta.

 - Phân tích bảng số liệu, l​ợc đồ để rút ra đặc điểm của mật độ dân số n​ước ta và sự phân bố dân cư​ ở n​ớc ta.

 - Nêu đư​ợc 1 số đặc điểm về dân tộc.

2.KN:SỬ dụng bản đồ, bảng số liệu

3.TĐ: Có ý thức tôn trọng, đoàn kết các dân tộc.

II. Đồ dùng dạy- học

 1. GV:- Bản đồ Việt Nam.

            - Bảng số liệu về mật độ dân số của 1 số n​ước châu á( phóng to).

            - Lư​ợc đồ mật độ dân số Việt Nam.

            - Các hình minh  hoạ trong SGK.

            - Phiếu học tập của HS.

            - GV và HS sư​u tầm tranh ảnh về 1 số dân tộc, làng bản ở đồng bằng, miền núi của Việt Nam.

            - 1 số thẻ từ ghi tên các dân tộc Kinh, Chăm và 1 số dân tộc ít ng​ười trên cả 3 miền Bắc- Trung- Nam.

2.HS: Sgk, tranh ảnh

III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu

A.ổn định tổ chức: Hát(1p)

B.Kiểm tra bài cũ:(5p) 
 -2 HS lên bảng
 - Năm 2004, n​ước ta có bao nhiêu dân? Dân số nư​ớc ta đứng thứ mấy trong các nước ở Đông Nam ¸?

 - Dân số tăng nhanh gây khó khăn gì trong việc nâng cao đời sống nhân dân? 

C. Bài mới

	              Hoạt động của thầy
	TG
	              Hoạt động của  trò

	1. Giới thiệu bài:

 2. Hoạt động 

a)  HĐ1: 54 dân tộc anh em trên đất nư​ớc Việt Nam.

 - Nư​ớc ta có bao nhiêu dân tộc?

 - Dân tộc nào có số dân đông nhất? Sống chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít ng​ời sống ở đâu?

 - Kể tên 1 số dân tộc ít ng​ười và địa bàn sinh sống của họ?

 - Truyền thuyết con Rồng cháu tiên của nhân dân ta thể hiện điều gì?

 * Tổ chức cho HS chơi trò chơi thi giới thiệu về các dân tộc anh em trên đất nư​ớc Việt nam.

 + GV treo bản đồViệt Nam. Phát 1 số thẻ từ ghi tên các dân tộc Kinh, Chăm và 1 số dân tộc ít ng​ười trên cả 3 miền.

 + GV h​­íng dẫn HS chơi.

 + Tuyên dư​ơng bạn giới thiệu hay nhất.

 b) H § 2: Mật độ dân số Việt Nam .                                                     
 - Em hiểu thế nào là mật độ dân số?

 - GV treo bảng thống kê mật độ dân số của 1 số n​ớc ở châu ¸.

 + So sánh mật độ dân số n​ước ta với mật độ dân số 1 số n​ớc châu ¸.

 + Kết quả so sánh trên chứng tỏ điều gì về mật độ dân số Việt Nam?

 - GV kết luận kiến thức.

c) HĐ 3: Sự phân bố dân cư​ ở Việt Nam.

 - GV treo lư​ợc đồ mật độ dân số Việt Nam.
	1
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7

12
	- HS mở SGK, tr 84.

* HS làm việc theo nhóm đôi, đọc thầm SGK, trả lời câu hỏi của GV.

- Có 54 dân tộc.

- Dân tộc Kinh( Việt) có số dân đông nhất, sống tập trung ở các vùng đồng bằng, các vùng ven biển. Các dân tộc ít ng​ời sống chủ yếu ở các vùng nùi và cao nguyên.

- Các dân tộc ít ng​ười sống chủ yếu ở vùng núi phía Bắc là: Dao, Mông, Thái, Mư​ờng, Tày,...

+ Vùng núi Trư​ờng Sơn: Bru-Vân Kiều, Pa- cô, Chứt,...

+ Vùng Tây Nguyên: Gia-rai, ª-®ª, Ba-na, X¬-®¨ng, Tµ-«i,...

- Các dân tộc Việt Nam là anh em 1 nhà.

- HS chơi theo h​ớng dẫn của GV: 

+ HS  giới thiệu về các dân tộc( tên, địa bàn sinh sống) vừa gắn thẻ từ ghi tên dân tộc đó vào vị trí thích hợp trên bản đồ Việt Nam.

+ 3 HS lần lư​ợt lên thi.

* HS làm việc cá nhân.

- HS nêu.

- HS quan sát.

+ Mật độ dân số n​ớc ta lớn hơn gần 6 lần mật độ dân số thế giới, lớn hơn 3 lần mật độ dân số của Cam-pu-chia, lớn hơn 10 lần của Lào, lớn hơn 2 lần Trung Quốc.

+ Mật độ dân số Việt Nam rất cao.

- HS lắng nghe.

* HS  làm việc theo nhóm 4,đọc thầm SGK, trả lời miệng.

- HS quan sát, chỉ l​ược đồ, hoàn thành phiếu học tập:


                                                                        PHIẾU HỌC TẬP

	Mật độ dân số
	Các vùng

	   Trên 1000 ng­​êi / km2
	

	   Từ 501 đến 1000 ngư​ời/ km2
	

	   Từ trên 100 đến 500 ngư​ời/ km2
	

	   D​­íi 100 ng­​êi/ km2
	

	 - Qua phần phân tích trên, dân cư​ nước ta tập trung ở vùng nào? Vùng nào dân c​ sống th​a thớt?
 - Việc dân cư​  tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng, vùng ven biển gây ra sức ép gì cho dân cư​ các vùng này?

 - Việc dân c​ư sống th​ưa thớt ở các vùng núi gây khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế của vùng này? 

- Để khắc phục tình trạng mất cân đối giữa dân c​ư các vùng, Nhà nư​ớc ta đã làm gì?
	
	- Dân cư​ nư​ớc ta tập trung đông ở đồng bằng, các đô thị lớn, th​ưa thớt ở vùng núi, nông thôn.

- Làm vùng này thiếu việc làm. 

- Dẫn đến thiếu lao động cho sản xuất, phát triển kinh tế cho vùng này.

- Tạo việc làm tại chỗ. Thực hiện chuyển dân từ các vùng đồng bằng lên vùng núi xây dựng vùng kinh tế mới.


  D.Củng cố, dặn dò(3p)
 - Nhận xét tiết học.

 - Chuẩn bị giờ sau. Bài: Nông nghiệp

IV.Rút kinh nghiệm

                  ………………………………………………………………………………………….
   ………………………………………………………………………………………….  _______________________________________

Khoa học (Tiết 18)
                                 Phòng chống bị xâm hại  

I. Mục tiêu 

1.KT: Sau bài học, HS có khả năng:

  - Nêu một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại và những điểm cần chú ý để phòng tránh bị xâm hại.

2.KN:  ứng phó với nguy cơ bị xâm hại.

3.TĐ: kiên quyết chống bị xâm hại, biết những người có thể tin cậy, chia sẻ, tâm sự, nhờ giúp đỡ bản thân khi bị xâm hại.

II. Giáo dục kĩ năng sống: 

  - KN phân tích, phán đoán các tình huống có nguy cơ bị xâm hại.

  - KN ứng phó, ứng xử phù hợp khi rơi vào tình huốngcó nguy cơ bị xâm hại.

  - KN cần có sự giúp đỡ nếu bị xâm hại.
III. Đồ dùng dạy -  học
1.GV: Hình minh hoạ tr. 38.39 SGK. Một số tình huống để đóng vai. 
2.HS: Sgk, Liệt kê danh sách những người có thể tin cậy, chia sẻ, tâm sự, nhờ giúp đỡ bản thân khi bị xâm hại.                      

IV. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
A.ổn định tổ chức: Hát(1p)

B.Kiểm tra bài cũ:(5p) 
 - Gọi 3 HS lên bảng trả lời câu hỏi bài Thái độ đối với những người bị nhiễm HIV/AIDS
- 3 HS trình bày.

- Lớp kiểm tra chéo VBTKH
C. Bài mới:
	            Hoạt động của thầy
	TG
	             Hoạt động của trò

	1. Giới thiệu bài

2. Hoạt động 

*HĐ1: Quan sát và thảo luận.                                    
- GV phát mỗi nhóm một phiếu học tập, HS quan sát các hình 1;2;3 và trao đổi nội dung từng hình, tiếp theo thảo luận các câu hỏi SGK tr.38.
	1

7
	- HS chơi theo 4 nhóm
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình sắp xếp mỗi câu trả lời tương ứng với một câu hỏi và dán vào giấy khổ to, dán lên bảng.

	 - GV yêu cầu các nhóm cử một HS vào ban giám khảo,nhóm nào nhanh, đúng, trình bày đẹp là thắng cuộc.
	
	- Đáp án đúng:                                             + Một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại là: Đi một mình nơi vắng vẻ, ở trong phòng với người lạ,..

+Một số điểm cần chú ý để phòng tránh bị xâm hại: (Mục bạn cần biết tr. 39 SGK)

	* HĐ 2: Đóng vai, ứng phó với nguy cơ bị xâm hại.   
	10
	- 3HS nhắc lại

	- Giao cho mỗi nhóm một tình huống để các em tập cách ứng xử:

+ Nhóm 1: Phải làm gì khi có người lạ tạng quà cho mình?

+ Nhóm 2: Phải làm gì khi có người lạ muốn vào nhà?

+ Nhóm 3: Phải làm gì khi có người trêu ghẹo hoặc có hành động gây bối rối, khó chịu với bản thân.

- GV kết luận.
	
	- HS hoạt động theo nhóm như HD

- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe

	* HĐ 3:Vẽ bàn tay tin cậy               
	10
	

	 GV nêu: Mỗi em vẽ bàn tay của mình với các ngón xoè ra trên giấy A4. Trên mỗi ngón tay, ghi tên một người mà mình tin cậy, có thể nói với họ những điều thầm kín, đồng thời họ có thể chia sẻ với mình trong lúc khó khăn. 
	
	- HS làm theo yêu cầu rồi trao đổi phiếu cho nhau.

	D. Củng cố, dặn dò:(2p)
	
	

	- GV nhắc lại nội dung bài học.

- Dặn dò HS những điểm cần chú ý trong bài học.


IV.Rút kinh nghiệm

                  ………………………………………………………………………………………….
                                ………………………………………………………………………………………….  
___________________________________

Ngày soạn : ……………………
Ngày giảng: ……………………        
Toán (Tiết 45)
 Luyện tập chung 

I.  Mục tiêu  
1.KT:Giúp HS củng cố về:

     - Viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân với các đơn vị khác nhau.

2.KN:Viết chuyển đổi các đơn vị đã học
3.TĐ:…Cẩn thận 
III. Đồ dùng dạy học
1.GV:Bảng phụ kẻ sẵn bài tập 2.  
2.HS: VBT                           

III.Các hoạt động day học chủ yếu 
A.ổn định tổ chức: Hát(1p)

B.Kiểm tra bài cũ:(5p) 
 - Gọi HS nêu lại bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích. cách cộng hai số thập phân. 
 - 3HS lên bảng, dưới lớp kiểm tra trong bàn
C. Bài mới:
	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	1. Giới thiệu bài: (Nêu MĐYC)
	1’
	- HS xác định nhiệm vụ của tiết học.

	2. HD luyện tập-thực hành:
	
	

	* Bài 1: Cho HS nêu YC bài tập
	10’
	- Viết số đo độ dài dưới dạng số đo là m

	- GV yêu cầu HS  tự làm  
- GV nhận xét,chữa bài.


	
	- 1 HS lên bảng, HS cả lớp làm vào vở.  
    3m 6dm = 3
[image: image24.wmf]10

6

m = 3,6m
- HS nhận xét bài của bạn, điều chỉnh bài của mình.

	* Bài 3:
	8’
	

	- GV yêu cầu HS đọc đề bài & tự làm bài.

- GV cho điểm HS.

* Bài 4:

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.


	8’
	- HS cả lớp làm vào vở

- Lớp đổi chéo bài kiểm tra lẫn nhau.

 42dm 4cm = 42
[image: image25.wmf]10

4

dm = 42,4 dm

1 HS đọc trước lớp, HS cả lớp theo dõi, nhận xét. 

- HS làm bài vào vở bài tập.

-  42dm 4cm = 42
[image: image26.wmf]10

4

dm = 42,4 dm 1 HS đọc bài trước lớp, cả lớp nhận xét, bổ sung, tự sửa bài của mình.

	- Yêu cầu HS nêu cách làm.  

- Tổ chức chữa bài cho HS


	
	- 1 HS lên bảng, làm & nêu cách làm. HS cả lớp làm vào vở.

- HS nhận xét bài của bạn.đổi chéo bài kiểm tra lẫn nhau.

	D. Củng cố, dặn dò(3p)
- GV tổng kết tiết học, dặn về nhà hoàn thành nốt bài tập.


IV.Rút kinh nghiệm

                  ………………………………………………………………………………………….
                                 ………………………………………………………………………………………….  
____________________________________________
Luyện từ và câu  (Tiết 18)

                                              Đại từ 

I. Mục tiêu
1.KT:  - Hiểu khái niệm thế nào là đại từ.

 - Nhận biết được đại từ trong cách nói hằng ngày, trong văn bản.

 - Biết sử dụng đại từ thay thế cho danh từ bị dùng lặp lại trong 1 văn bản ngắn.

2.KN: Sử dụng đại từ trong nói – viết

3.TĐ: Bồi dưỡng cho HS thói quen dùng từ đúng, nói và viết thành câu; có ý thức sử dụng tiếng Việt trong văn hoá giao tiếp.

II. Đồ dùng dạy- học

1.GV: Bài 1, 2 viết sẵn bảng phụ.

2.HS:  VBT Tiếng Việt 5, tập 1. 

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu

A.ổn định tổ chức: Hát(1p)

B.Kiểm tra bài cũ:(5p) 

 - 3 HS đọc đoạn văn tả 1 cảnh đẹp ở quê em hoặc nơi em sinh sống.

C. Bài mới
	              Hoạt động của Gv
	TG
	                 Hoạt động của Hs

	1.Giới thiệu bài:
 - Viết bảng câu: Con mèo nhà em rất đẹp. Chú khoác trên mình tấm áo màu tro, mượt như nhung.

2. Tìm hiểu ví dụ:

*  Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu BT.

- Các từ  tớ, cậu dùng làm gì trong đoạn văn?

- Từ nó dùng để làm gì?

-> KL: Các từ  tớ, câụ, nó là đại từ.
	2

6
	- HS mở SGK- tr 92.

- HS đọc câu văn.

  Lớp đọc thầm.

- 1 HS đọc, đọc cả nội dung BT.

+ Từ tớ, cậu dùng để xưng hô. Tớ thay thế cho Hùng, cậu thay thế cho Hùng và Nam.

+ Từ nó dùng để thay thế cho chích bông ở câu trước.



	* Bài 2:

- Nêu yêu cầu BT.

- Cho HS thảo luận  nhóm đôi theo gợi ý sau:

+ Đọc từng câu, xác định từ in đậm thay thế cho từ nào, cách dùng ấy có gì giống cách dùng ở BT 1.

- > KL: Từ vậy, thế là đại từ dùng thay thế cho các động từ, tính từ trong câu cho khỏi lặp lại các từ ấy.

- Qua 2 BT, em hiểu thế nào là đại từ ?  Đại từ dùng để làm gì?

3. Ghi nhớ : ( SGK- tr 92)
4. Luyện tập:

* Bài 1:

- Nêu yêu cầu BT.

- Yêu cầu HS đọc những từ in đậm trong đoạn thơ.

- Những từ in đậm ấy dùng để chỉ ai?

- Những từ ngữ đó được viết hoa nhằm biểu lộ điều gì ?

* Bài 2:

- Nêu yêu cầu và nội dung BT.

- Yêu cầu HS làm bài theo yêu cầu BT.

- Bài ca dao là lời đối đáp giữa ai với ai?

- Các đại từ mày, ông, tôi, nó dùng để làm gì?

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

* Bài 3:

- Cho HS đọc yêu cầu và nội dung BT.

- Yêu cầu HS làm bài theo cặp theo yêu

 cầu của BT.
	6

2

6

6

5
	- HS nêu.

- Các nhóm thảo luận đẻ hoàn thành BT.

2 HS phát biểu:

+ Từ vậy thay thế cho từ thích. Cách dùng giống BT 1 là tránh lặp từ.

+ Từ thế thay thế cho từ quý. Cách dùng giống BT 1 là để tránh lặp từ ở câu tiếp theo.

- HS phát biểu.

- 3 HS đọc.

- HS nêu.

- HS đọc: Bác, Người, Ông Cụ, Người, Người, Người.
- Dùng để chỉ Bác Hồ.

- Nhằm biểu lộ thái độ tôn kính Bác.

- 1 HS nêu.

- Lớp làm vào VBT.

+ Các đại từ được dùng trong bài là:

     mày, ông, tôi, cái diệc, tôi, ông, nó.
- Đối đáp giữa nhân vật ông với con cò.

- Các đại từ đó dùng để xưng hô, mày chỉ cái cò, ông chỉ người đang nói, tôi chỉ cái cò, nó chỉ cái diệc. 

- 1 HS đọc.

- HS làm bài vào VBT, 1 HS đọc bài văn đã hoàn chỉnh.

+ Có thể thay bằng từ: nó( cu cậu, cậu ta, cậu ấy,...)


D. Củng cố, dặn dò:

 - Nhận xét tiết học.

 - Dặn HS về nhà học bài . Chuẩn bị giờ sau

IV.Rút kinh nghiệm
                  ………………………………………………………………………………………….
                                ………………………………………………………………………………………….  
___________________________________

Tập làm văn (Tiết 18)
Luyện tập thuyết trình , tranh luận 

I. Mục tiêu
1.KT:- Luyện tập về cách thuyết trình, tranh luận. Biết tìm ra những dẫn chứng, lí lẽ để thuyết trình, tranh luận về một vấn đề môi trường phù hợp với lứa tuổi.

2.KN: Nói

3.TĐ:… Trình bày ý kiến một cách rõ ràng, mạch lạc dễ nghe để thuyết phục mọi người.          

II.Giáo dục kĩ năng sống:

 -Thể hiện sự tự tin(nêu những lí lẽ, dẫn chứng cụ thể, thuyết phục, diễn đạt gãy gọn, thái độ bình tĩnh tự tin).

 - Lắng nghe tích cực(lắng nghe, tôn trọng người cùng tranh luận).

 - Hợp tác (hợp tác luyện tập thuyết trình, tranh luận).
III. Đồ dùng dạy - học
1.GV:

2.HS:- Vở BTTV tập 1

IV.Các hoạt động dạy học

A.ổn định tổ chức: Hát(1p)

B.Kiểm tra bài cũ:(5p) 
 - Hãy nêu những điều kiện cần có khi muốn tham gia thuyết trình, tranh luận?

- Khi tham gia thuyết trình, tranh luận, người nói cần có thái độ như thế nào? 
- 2 HS lên bảng.

- HS dưới lớp theo dõi, nhận xét.

- Nhận xét, cho điểm.

C. Dạy bài mới
	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	1. Giới thiệu bài : GV nêu MĐ, YC

2. Hướng dẫn HS làm bài tập 
	1

	- HS xác định nhiệm vụ học tập

	*  Bài tập 1:

- Gọi HS đọc phân vai bài tập 1.   

- HD tìm hiểu chuyện:

+ Các nhân vật tranh luận về vấn đề gì?

+ ý kiến của từng nhân vật như thế nào?

- GV nghe HS trình bày ý kiến ghi nhanh lên bảng.

-ý kiến của em về vấn đề này như thế nào?

- GV kết luận:đât, nước, không khí, ánh sáng là 4 điều kiện rất quan trọng đối với cây xanh.Nếu thiếu một trong 4 điều kiện ấy thì cây xanh không phát triển được.
	18
	- 5 HS đọc phân vai: Người dẫn chuyện, Đất, Nước, Không khí, ánh sáng.

-...Cái gì cần nhất cho cây xanh?

-Ai cũng tự cho mình là cần nhất cho cây xanh.

-HS phát biểu theo suy nghĩ của các em.

	- Yêu cầu HS làm việc nhóm, trao đổi để mở rộng lí lẽ, dẫn chứng cho từng nhân vật.
	
	- HS trao đổi viết vào phiếu.

	- GV gọi 1 nhóm lên đóng vai 4 nhân vật
trước lớp, ghi nhanh ý của HS lên bảng.
	
	- 1 nhóm đóng vai tranh luận, cả lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét, khen ngợi những nhóm có thuyết trình tốt.
	
	- HS kết luận về 4 nhân vật.

	* Bài tập 2
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. 

- Bài tập 2 yêu cầu thuyết trình hay tranh luận?

- Bài tập yêu cầu thuyết trình về vấn đề gì?

- GV gợi ý cho HS.

- Gọi HS đọc bài của mình.

- Nhận xét, cho điểm những HS thuyết trình đạt yêu cầu.
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	- 2 HS  nêu: yêu cầu thuyết trình.

- Thuyết trình về sự cần thiết của cả trăng và đèn trong bài ca dao. 

- HS suy nghĩ, làm vào vở, 2 HS làm vào phiếu khổ to.

	D. Củng cố dặn dò:(2p)
- Nhận xét chung tiết học

- Về nhà hoàn chỉnh nếu bài 2 nếu chưa đạt.


IV.Rút kinh nghiệm

                  ………………………………………………………………………………………….
                                ………………………………………………………………………………………….  
___________________________________
AN TOÀN GIAO THÔNG  ( Tiết 4)

NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG

I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức:

- HS hiểu được các nguyên nhân khác nhau gây ra tai nạn giao thông (Đường xá, phương tiện GT, những hành vi, hành động không an toàn của con người...)

- Nhận xét, đánh giá được các hành vi, hành động không an toàn của người tham gia giao thông.

  2. Kĩ năng:

- HS biết vận dụng kiến thức đã học để phán đoán nguyên nhân gây ra TNGT.

  3. Thái độ:

- Có ý thức chấp hành đúng luật GTĐB để tránh TNGT.

- Vận động các bạn và những người khác thực hiện đúng luật GTĐB. để bảo đảm ATGT.

II. Đồ dùng:

 GV: 1 câu chuyện về TNGT.

         1 bức tranh cảnh về TNGT.

III. Các họa động dạy học:

  A. Ổn định tổ chức:              H¸t                  1’

  B. Kiểm tra bài cũ:                                       3’

- 2 hs nêu ND bài 3.

- 1 -2 hs nêu ND bài 3.

	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	C. Bài mới:

   1. Giới thiệu bài:

   2.HĐ 1: Tìm hiểu nguyên nhân gây ra 1 tai nạn GT.

- GV treo tranh cảnh tai nạn GT.                              

- HD HS quan sát và thảo luận trả lời câu hỏi:

+ Em thấy bức tranh vẽ cảnh gì?

+ Cảnh tai nạn xảy ra vào thời gian nào?

+ Tai nạn xảy ra đã để lại những hậu quả gì?

+ Hãy cho biết những nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn giao thông?

=> Kết luận: Hàng ngày đều có các tai nạn GT xảy ra, nếu có tai nạn GT xảy ra ở gần trường hay ở nơi em ở, ta cần hiểu rõ nguyên nhân chính để biết cách phòng tránh.

  3. HĐ 2: Xác định các nguyên nhân.

- GV chi lớp thành 3 nhóm, thảo luận về những tai nạn GT mà em đã thấy, tìm hiểu, phân tích nguyên nhân chính gây ra TNGT đó.

- Các nhóm thảo luận.

- GV NX, đánh giá, bổ sung.

=> KL: Ta cần ghi nhớ và thực hiện đúng luật GT để bảo đảm an toàn giao thông khi tham gia giao thông.

 4.  HĐ 3: Thực hành "làm chủ tốc độ"

- GV HD HS chơi trò chơi "làm chủ tốc độ"

- Chơi thử.

- HD hs chơi thật.

- Nhận xét, đánh giá, khen ngợi.

=> Ghi nhớ: Điều khiển bất cứ một phương tiện nào cần phải bảo đảm tốc độ hợp lý, không được phóng nhanh để phòng tránh tai nạn.
	1’

 7’

10’

10’


	-  Lắng nghe

- HS quan sát tranh.

- HS thảo luận, trả lời.

- NX, bổ sung.

-…có những nguyên nhân: Đường xá, phương tiện GT, những hành vi, hành động không an toàn của con người...

- 3 hs nêu lại ND ghi nhớ.

- HS thảo luận theo 3 nhóm

- Đại diện nhóm trả lời, NX, bổ sung.

- 3 hs nêu lại ND ghi nhớ

- HS theo dõi.

- HS thực hiện chơi thử.

- HS thực hiện.

- 2 hs nêu lại ND ghi nhớ


D. Củng cố dặn dò:                                                       2’

- Nhắc lại ND bài.

- Nhắc lại ND ghi nhớ.

- Nhắc chuẩn bị bài sau
IV.Rút kinh nghiệm

                  ………………………………………………………………………………………….
                                ………………………………………………………………………………………….  
___________________________________
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